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LHRH) có thể thay đổi một cách tương tự với sự khác 
biệt ban đầu về thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt. 
Hơn nữa thời điểm của sự thoái giảm trong trị liệu 
thay thế hormon ở phụ nữ bị ung thư vú có thể tác 
động đến tiên lượng lâu dài. Các kết qủa của chúng 
tôi gợi ý một sự thay đổi trong điều trị ung thư vú từ 
việc nhấn mạnh về type của trị liệu hoocmon được sử 
dụng đến việc nhấn mạnh hơn về các đặc tính của 
bệnh nhân và các khối u vào thời điểm mà trị liệu 
hormon bắt đầu. Vì mức độ tác động liên quan đến 
phẫu thuật cắt buồng trứng là lớn, và vì có thể dễ 
dàng phẫu thuật ở pha hoàng thể, cần nhanh chóng 
có những thử nghiệm lâm sàng chặt chẽ để xác định 
xem phẫu thuật đặc hiệu cắt bỏ u vú đồng thời với 
phẫu thuật cắt buồng trứng ở pha hoàng thể có tốt 
hơn ở pha nang trong chu kỳ kinh nguyệt hay không 
và để thăm dò các cơ chế tác động của chúng. Các 
nghiên cứu về tác động của phẫu thuật cắt buồng 
trứng tại các thời điểm khác nhau trong chu kỳ kinh 
nguyệt với vai trò là một trị liệu đối với tình trạng di 
căn cũng được chỉ định qua các kết quả của chúng 
tôi. Trong các thử nghiệm mới, nên tiến hành đánh 
giá tình trạng hormon trong máu để xác định rõ các 
pha hoá sinh của chu kỳ kinh nguyệt tại thời điểm 
phẫu thuật, một đề cương theo hướng đó là 
NSABP/NCCTG N9431 (35). Cuối cùng, những kết 
quả này có thể hướng đến thời gian của trị liệu đặc 
biệt là phẫu thuật ban đầu đối với các khối u khác. 

KẾT LUẬN 
Tóm lại chúng tôi không phát hiện được bằng 

chứng nào về tác động của thời điểm phẫu thuật đến 
kết quả điều trị ở những bệnh nhân ung thư vú còn 
mổ được mà không có điều trị hệ thống bổ trợ. Ngược 
lại, chúng tôi thấy rằng những phụ nữ được phẫu 
thuật cắt buồng trứng bổ trợ đồng thời với cắt tuyến 
vú trong pha hoàng thể sẽ có kết quả sống thêm tốt 
hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với những bệnh 
nhân được phẫu thuật ở pha nang, và những bệnh 
nhân được tiến hành cắt tuyến vú và cắt buồng trứng 

và tamoxifen ở pha nang có sự cải thiện chưa rõ ràng 
về kết quả điều trị sau điều trị nội tiết bổ trợ. 
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BIẾN CHỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TýP 2  
ĐƯỢC THEO DÕI 12 THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT 

 
Lê Quang Toàn, Tạ Văn Bình và cộng sự 

Bệnh viện Nội tiết 
 
Tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ của một số 

biến chứng của bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 ở 
bệnh nhân lần đầu đến khám tại Bệnh viện Nội tiết, tỷ 
lệ mắc mới các biến chứng trong 12 tháng theo dõi và 
mối liên quan với kiểm soát glucose máu, huyết áp và 
lipid máu. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên 
cứu theo dõi trong 12 tháng 662 bệnh nhân ĐTĐ týp 
2 lần đầu đến khám điều trị tại Bệnh viện Nội tiết: 360 

bệnh nhân (54,4%) mới được chẩn đoán và 302 bệnh 
nhân (45,6%) đã được chẩn đoán và điều trị ở tuyến 
trước.  

Kết quả: Tỷ lệ các biến chứng vào thời điểm lần 
đầu đến khám: Biến chứng thần kinh ngoại vi (TKNV) 
58,1%, biến chứng thận 29,0%, biến chứng võng mạc 
23,9%; đau thắt ngực 3,8%, nhồi máu cơ tim 0,2%, tai 
biến mạch máu não (TBMMN) 1,4%, biến chứng bàn 
chân 0,91%. Các biến chứng này đã gặp ở ở những 
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bệnh nhân mới được chẩn đoán ĐTĐ, tuy với tỷ lệ 
thấp hơn. 

Tỷ lệ mắc mới các biến chứng ĐTĐ trong thời gian 
theo dõi 12 tháng: biến chứng võng mạc 11,9% bệnh 
nhân năm, biến chứng võng mạc tăng sinh 2,2%, biến 
chứng thận 6,3%, suy thận 0,6%, biến chứng thần 
kinh ngoại vi 13,1%, đau thắt ngực 2,5%, nhồi máu cơ 
tim 0,3%, TBMMN 0,75% và loét bàn chân 0,75%. 
Nhóm có kiểm soát glucose máu, huyết áp (HA) và 
lipid máu tốt hơn có tỷ lệ mắc mới các biến chứng 
ĐTĐ thấp hơn so với nhóm có các yếu tố trên được 
kiểm soát kém hơn. 

Kết luận: Các biến chứng ĐTĐ týp 2 có tỷ lệ cao 
ở bệnh nhân ĐTĐ đến khám lần đầu, kể cả ở những 
bệnh nhân mới được phát hiện. Các biến chứng của 
ĐTĐ tiếp tục xuất hiện trong thời gian theo dõi điều trị 
với tỷ lệ khá cao mặc dù có cải thiện rõ rệt về glucose 
máu, huyết áp và lipid máu. Tỷ lệ mắc mới các biến 
chứng ĐTĐ có liên quan với sự kiểm soát glucose 
máu, HA và lipid máu. 

Từ khoá: đái tháo đường týp 2, Bệnh viện Nội tiết 
Summary 
Objectives: To determine prevalence rates of 

diabetes complications in patients first time presented 
to Hospital of Endocrinology, their incidence rates 
during 12 month follow-up and their relationships with 
blood glucose, pressure and lipid control. 

Subjects and methods: The study was conducted 
and followed up on 662 type 2 diabetes patients first 
time presented to Hospital of Endocrinlogy including 
360 (54.4%) with newly diagnosed type 2 diabetes and 
302 (45.6%) with previously diagnosed and treated 
type 2 diabetes. These complications were also 
present in the patients with newly diagnoses diabetes, 
though with lower prevalence compared with the whole 
study population. 

Results: The baseline overall prevalence of 
periphral nephropathy, nephropathy, retinopathy, 
angina pectoris, myocardial infarction, stroke and 
severe foot complication was 58.1%, 29.0%, 23.9%, 
3.8%, 0.2%, 1.4% and 0.91%, respectively.  

The 12 month incidence of overall retinopathy, 
proliferative retinopathy, overall nephropathy, renal 
failure, angina pectoris, stroke and foot ulcer was 
11.9, 2.2, 6.3, 0.6, 0.75 and 0.75 per 100 patient-
years, respectively. The patients with better blood 
glucose, pressure and lipid control had lower 
incidence of those complications. 

Conclusions: Type 2 diabetes complications are 
present at high rate in the patients first time 
presented to our hospital, even in the patients with 
newly diagnosed diabetes. Despite substantial 
improvements in blood glucose, pressure and lipids, 
the diabetes complications continue to develop during 
the follow-up with rather high rates and their 
incidence rates were associated with blood glucose, 
pressure and lipid control. 

Keywords: Hospital of Endocrinlogy, type 2 
diabetes. 

Đặt vấn đề 
Tỷ lệ các biến chứng của bệnh ĐTĐ ở mắt, thận, 

thần kinh ngoại vi, mạch vành, mạch nacx và bàn 
chân rất phổ biến [3], [4], [8]. Đối với bệnh đái tháo 
đường týp 2, các biến chứng này thậm chí đã xảy ra ở 
ngay thời điểm chẩn đoán bệnh [2]. Mặt khác, do tình 
trạng kiểm soát các yếu tố nguy cơ biến chứng của 
ĐTĐ còn chưa cao, thậm chí là kém ở các nước đang 
phát triển, trong đó có Việt nam, các biến chứng của 
ĐTĐ tiếp tục xuất hiện theo thời gian. Theo dõi bệnh 
nhân ĐTĐ thường xuyên, lâu dài và có hệ thống là rất 
cần thiết để phát hiện kịp thời các biến chứng, từ đó 
đưa ra các điều trị thích hợp là rất cần thiết. Mục tiêu 
của nghiên cứu này nhằm: 

1. Xác định tỷ lệ của một số biến chứng của bệnh 
ĐTĐ týp 2 ở bệnh nhân lần đầu đến khám tại Bệnh 
viện Nội tiết 

2. Xác định tỷ lệ mắc mới của các biến chứng 
trong 12 tháng, mối liên quan với glucose máu, huyết 
áp và lipid máu. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là những tất cả những bệnh 

nhân ĐTĐ týp 2 lần đầu tiên đến khám và điều trị tại 
Bệnh viện Nội tiết trong thời gian từ tháng 8/2005 đến 
tháng 7/2006, bao gồm những bệnh nhân mới được 
phát hiện ĐTĐ lần đầu – nhóm mới chẩn đoán (CĐ) và 
những bệnh nhân ĐTĐ đã được chẩn đoán và điều trị 
tại tuyến trước trước đó – nhóm đã điều trị (ĐT). 

Thiết kế nghiên cứu theo chiều dọc: diễn biến 
lâm sàng, kiểm soát glucose (glucose máu lúc đói và 
HbA1c), huyết áp, lipid máu và các biến chứng được 
đánh giá lúc ban đầu nghiên cứu, sau 6 và 12 tháng 
theo dõi. 

Các tiêu chuẩn chẩn đoán ĐTĐ 
Chẩn đoán ĐTĐ được dựa theo tiêu chuẩn WHO 

1999- WHO/NCD/92. Chẩn đoán týp của bệnh ĐTĐ, 
đánh giá kiểm soát glucose máu, huyết áp và lipid 
máu dựa theo tiêu chuẩn của Nhóm chính sách ĐTĐ 
týp 2 châu ¸ - Thái bình Dương 2002 [10]. Biến chứng 
võng mạc được phân loại thành bệnh võng mạc 
(BVM) không tăng sinh (nền), BVM tiền tăng sinh và 
BVM tăng sinh. Microalumin niệu coi là dương tính khi 
albumin niệu: 30 - 300 mg/24h; macroalbumin niệu 
khi albumin niệu > 300mg/24 giờ. Suy thận khi mức 
lọc cầu thận < 60 ml/phút tính theo theo công thức 
Cockcroft và Gault. Nhồi máu cơ tim được chẩn đoán 
theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên 
lâm sàng, điện tim và enzym tim trong máu (CKMB). 
Tai biến mạch máu não được chẩn đoán dựa trên lâm 
sàng và chụp cắt lớp vi tính sọ não [9]. Chẩn đoán 
biến chứng thần kinh ngoại vi dựa trên các triệu 
chứng, khám cảm giác và phản xạ gân xương. Biến 
chứng bàn chân được đánh giá theo Wagner sửa đổi. 

Kết quả 
1. Các đặc điểm chung của bệnh nhân  
662 bệnh nhân ĐTĐ týp 2 được thu nạp vào 

nghiên cứu, bao gồm 360 bệnh nhân (54,4%) bệnh 
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nhân mới được chẩn đoán ĐTĐ và 302 bệnh nhân 
(45,6%) có ĐTĐ đã được chẩn đoán và điều trị trước 
khi đến BV Nội tiết. 

Bảng 1. Một số đặc điểm của bệnh nhân lúc ban 
đầu nghiên cứu: 

Chỉ số Giá trị 
Tuổi (TB ± SD) 54,9 ± 9,4 
Tỷ lệ nam:nữ 0,76 

Thời gian mắc bệnh (TB ± SD)* 3,6 ± 3,9 
ĐM lúc đói: TB ± SD (mmol/l) 

Tỷ lệ < 7,0 mmol/l 
11,2 ± 4,3 

12,5% 
HbA1c: TB ± SD (%) 

Tỷ lệ < 7,5% 
9,3 ± 2,5 

28,6% 
Tỷ lệ tăng huyết áp 26,7% 

Tỷ lệ có rối loạn lipid máu 60,8% 
Ghi chú: TB: trung bình; SD: độ lệch chuẩn; TG 

triglicerid; TC cholesterol toàn phần   
* chỉ tính nhóm đã điều trị 
2. Các biến chứng của ĐTĐ tại thời điểm bắt 

đầu nghiên cứu. 
Bảng 2. Các biến chứng của đái tháo đường ở thời 

điểm bắt đầu nghiên cứu: 

Nhóm mới 
C§ (n=360) 

Nhóm đã ĐT 
(n = 302) 

Chung 
(n = 662) Biến chứng 

Tần 
suất 

Tỷ lệ Tần 
suất 

Tỷ lệ Tần 
suất 

Tỷ lệ 

Bệnh võng mạc 
Chung 

Không tăng sinh 
Tiền tăng sinh 

Tăng sinh 

 
63 
32 
22 
9 

 
17,5 
8,9 
6,1 
2,5 

 
95 
48 
35 
12 

 
31,5 
15,9 
11,6 
4,0 

 
158 
80 
57 
21 

 
23,9 
12,1 
8,6 
3,2 

Biến chứng thận 
Chung 

Microalbumin niệu 
Macroalbumin niệu 

Suy thận 

 
43 
30 
9 
4 

 
11,9 
8.4 
2.6 
1.1 

 
97 
57 
31 
9 

 
32,1 
18,9 
10,3 
3.0 

 
140 
87 
40 
13 

 
21,2 
13,2 
6.0 
2.0 

Biến chứng TKNV 
Chung 

G¶m/mÊt PXGX 
Giảm/mất cảm giác bàn 

chân 
Có triệu chứng 

 
164 
137 
18 

111 

 
45,6 
38,1 
4,9 
30,8 

 
188 
169 
45 

145 

 
62,3 
56,1 
14,9 
48,0 

 
352 
307 
62 

256 

 
53,2 
46,3 
9,4 
38,7 

Biến chứng bàn chân 
Loét 

Hoại thư 
Cắt cụt 

1 trong các biến chứng 
trên 

 
0 
0 
0 
0 

 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
4 
4 
2 
6 

 
1,32 
1,32 
0,66 
2,0 

 
4 
4 
2 
6 

 
0,6 
0,6 
0,3 
0,91 

Biến chứng mạch máu 
lớn 

Đau thắt ngực 
Nhồi máu cơ tim 

Tai biến mạch máu não 
1 trong các biến chứng 

trên 

 
11 
0 
2 
13 

 
3,1 
0,0 
0,6 
3,6 

 
13 
1 
5 
19 

 
4,3 
0,3 
1,7 
6,0 

 
24 
1 
7 
32 

 
3,6 
0,2 
1,1 
4,8 

Ghi chú: TKNV: thần kinh ngoại vi; PXGX: phản 
xạ gân xương, BC: biến chứng 

Biến chứng mạch máu nhỏ như biến chứng võng 
mạc, biến chứng thận và biến chứng thần kinh ngoại 
vi gặp ở tỷ lệ cao bệnh nhân đái tháo đường đến 
khám lần đầu tại Bệnh viện Nội tiết, kể cả ở những 
bệnh nhân mới được phát hiện bệnh đái tháo đường. 

Biến chứng nặng về bàn chân như loét, hoại thư 
và cắt cụt chỉ gặp ở nhóm bệnh nhân đã được chẩn 
đoán và điều trị trước khi đến Bệnh viện Nội tiết. 

Biến chứng mạch máu lớn quan trọng đều gặp ở 
bệnh nhân đái tháo đường, kể cả ở bệnh nhân nới 
được chẩn đoán đái tháo đường. 

3. Các biến chứng đái tháo đường trong thời 
gian theo dõi. 

Bảng 3. Tỷ lệ mắc mới các biến chứng ĐTĐ trong 
12 tháng: 

Biến chứng Số bệnh 
nhân năm 

Số ca 
mắc mới 

Tỷ lệ mắc mới 
(% bệnh  

nhân năm) 
Biến chứng VM chung 488 58 11,9 

Biến chứng VM tăng sinha 638 14 2,2 
Biến chứng VM tăng sinhb 156 14 9,0 

Biến chứng thận chung 512 32 6,3 
Suy thận 647 4 0,6 

Biến chứng TKNV 306 40 13,1 
Đau thắt ngực 634 16 2,5 

Nhồi máu cơ tim 662 2 0,3 
Tai biến mạch não 662 5 0,75 

Loét bàn chân 662 5 0,75 
 
Tỷ lệ mắc mới các biến chứng mạch máu nhỏ 

trong 12 tháng theo dõi khá cao. Các biến chứng 
nặng về mạch máu nhỏ khác như bệnh võng mạc 
tăng sinh và suy thận cũng xảy ra. Tỷ lệ mắc mới các 
biến chứng mạch máu lớn tuy nhỏ hơn nhiều những 
cũng xảy ra. Loét bàn chân cũng xuất hiện mắc mới, 
trong đó đa số là tái phát ở những bệnh nhân đã có 
tiền sử loét bàn chân (4/5 trường hợp). 

Bảng 4. Liên quan giữa HbA1c trung bình và mắc 
mới các biến chứng ĐTĐ sau 12 tháng: 

 

Biến chứng 
Nhóm HbA1c 
(bệnh nhân 

năm) 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
% 

RR (CI 95%) 
Giá trị p 

<6,5 (71) 3 4,2 
Bệnh võng 

mạc  6,5 (417) 55 13,2 

3,12 
 (1,01 – 14,21) 

0,030 

<6,5 (81) 2 2,5 
Biến chứng 

thận  6,5 (431) 30 7,0 

2,82 
 (0,69 – 11,56) 

0,125 

<6,5 (36) 3 9,1 
Biến chứng 

TKNV  6,5 (270) 37 15,9 

1,64  
(0,53 – 5,06) 

0,369 

<6,5 (77) 3 3,9 Biến chứng 
nặng mạch 

máu lớn  6,5 (557) 20 3,6 

0,92 
 (0,28 – 3,03) 

0,893 
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Nhóm bệnh nhân có HbA1c trung bình tối ưu 
(<6,5%) trong 12 tháng có tỷ lệ mắc mới các biến 
chứng mạch máu nhỏ thấp hơn rõ rệt so với nhóm có 
HbA1c không tối ưu (>6,5%), khác biệt có ý nghĩa 
thống kê đối với tỷ lệ mắc mới bệnh võng mạc chung. 

Bảng 5. Liên quan giữa Huyết áp trung bình và 
mắc mới các biến chứng ĐTĐ sau 12 tháng 

 

Biến chứng 
Nhóm HA 
(mmHg, số 

bệnh nhân năm) 
Số BN Tỷ lệ % RR (CI 95%) 

Giá trị p 

< 130/80 (240) 23 9,6 Bệnh võng 
mạc  130/80 (248) 35 14,1 

1,47  
(0,90 – 2,42) 

0,122 
< 130/80 (259) 13 5,0 Biến chứng 

thận  130/80 (253) 19 7,5 

1,50 
 (0,76 – 2,96) 

0,244 
< 130/80 (154) 19 12,3 Biến chứng 

TKNV ≥ 130/80 (152) 21 13,8 

1,12  
(0,63 – 2,00) 

0,701 
< 130/80 (292) 5 1,7 Biến chứng 

nặng mạch 
máu lớn  130/80 (342) 18 5,3 

4,43  
(1,64–11,53) 

0,001 
 
So với nhóm có HA trung bình không tối ưu ( 

130/80 mm Hg) trong 12 tháng, nhóm bệnh nhân có 
huyết áp trung bình tối ưu <130/80 mmHg) có tỷ lệ 
mắc mới biến chứng võng mạc, thận và đặc biệt là 
biến chứng nặng về mạch máu lớn (đau thắt ngực, 
nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não) thấp hơn 
rõ rệt, khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với biến 
chứng nặng về mạch máu lớn. 

Bảng 6. Liên quan giữa kiểm soát lipid máu và 
mắc mới các biến chứng ĐTĐ sau 12 tháng: 

 

Biến chứng Lipid máu (số bệnh 
nhân năm) 

Số 
BN 

Tỷ lệ 
% 

RR (CI 95%) 
Giá trị p 

Tối ưu/khá (101) 11 10,9 Bệnh võng 
mạc Kém (377) 47 12,5 

1,14  
(0,56 – 2,13) 

0,666 
Tối ưu/khá (108) 6 5,6 Biến chứng 

thận Kém (404) 26 6,4 

1,09 
 (0,46 – 2,58) 

0,847 
Tối ưu/khá (56) 6 10,7 Biến chứng 

TKNV Kém (250) 34 13,6 

1,24 
 (0,54 – 2,28) 

0,609 
Tối ưu/khá (126) 1 0,8 Biến chứng 

nặng mạch 
máu lớn Kém (508) 22 4,3 

5,46  
(0,74 – 4,16) 

0,057 
 
Ghi chú: Lipid máu tối ưu/khá “Không” khi tất cả 

các chỉ số lipid máu đạt mứvc tối ưu/khá theo Nhóm 
chính sách ĐTĐ týp 2 khu vực Châu á-Thái Bình 
Dương [10]: Triglycerid (<2,2 mmol/l), Cholesterol 
toàn phần (< 6,0 mmol/l), LDL-cholesterol (< 3,4 
mmol/l) và HDL-cholesterol (> 0,9 mmol/l); “Kém” khi 
có ≥1 chỉ số này bất thường. 

So với nhóm có lipid máu kiểm soát kém trong 12 
tháng, nhóm bệnh nhân có lipid máu kiểm soát ở mức 
tối ưu/khá có tỷ lệ mắc mới biến chứng nặng về mạch 

máu lớn thấp hơn rõ rệt, khác biệt với ý nghĩa thống 
kê ở mức ranh giới. 

Bàn luận 
1. Các biến chứng của ĐTĐ tại thời điểm bắt 

đầu nghiên cứu. 
Các biến chứng vi mạch gặp ở tỷ lệ cao bệnh 

nhân đái tháo đường týp 2, tương tự như trong nghiên 
cứu của các tác giả khác trong nước [1], [5], [6], [7].  

Cần nhấn mạnh là các biến chứng này đã có mặt 
ở một tỷ lệ khá lớn bệnh nhân mới được phát hiện 
bệnh đái tháo đường: 45,6% có biến chứng thần kinh 
ngoại vi, 12,1% có biến chứng thận và 17,5% có biến 
chứng võng mạc. Các tỷ lệ này có thấp hơn so với tỷ 
lệ chung của quần thể nghiên cứu nhưng vẫn cao hơn 
so với ở bệnh nhân ĐTĐ mới được phát hiện ở Nhật 
bản với tỷ lệ các biến chứng tương ứng lần lượt là 
22,6%, 10,7% và 13,3% [14]. Sự khác biệt ở đây một 
phần lớn có thể do sự phát hiện ĐTĐ ở bệnh nhân 
của chúng tôi muộn hơn so với bệnh nhân Nhật Bản. 

Tỷ lệ bệnh nhân có biến chứng nặng về mạch 
máu lớn (đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tai biến 
mạch máu não) là 4,7%. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều 
so quần thể chung, tuy nhiên, thấp hơn nhiều so với 
bệnh nhân trong các nghiên cứu của các nước phát 
triển. 

Như thế cần sàng lọc để phát hiện ĐTĐ sớm hơn 
và cần phát hiện một cách có hệ thống các biến 
chứng ngay khi chẩn đoán ĐTĐ. 

2. Tỷ lệ mắc mới các biến chứng đái tháo 
đường và mối liên quan với một số yếu tố. 

Tỷ lệ mắc mới biến chứng vi mạch là khá lớn, kể 
cả biến chứng nặng như biến chứng võng mạch tăng 
sinh (2,2%, nhưng lên đến 9,0% ở những bệnh nhân 
đã có biến chứng võng mạc nhẹ ở lúc ban đầu nghiên 
cứu), suy thận 0,6%. 

Tỷ lệ mắc mới các biến chứng mạch máu lớn là 
khá thấp so với các biến chứng mạch máu nhỏ. Tuy 
nhiên, tỷ lệ thật sự bệnh nhân có bệnh mạch vành sẽ 
cao do bệnh thường diễn biến thầm lặng ở một bộ 
phận đáng kể bệnh nhân đái tháo đường. Tỷ lệ mắc 
mới các biến cố tim mạch là khá thấp, tuy vẫn cao 
hơn nhiều so với quần thể chung: tai biến mạch máu 
não là 0,75% bệnh nhân năm và của nhồi máu cơ tim 
là 0,3% bệnh nhân năm, như vậy tỷ lệ mắc mới các 
biến cố tim mạch sẽ vào khoảng 1,1% bệnh nhân 
năm, tương tự như ở các nước đang phát triển ở châu 
¸ như Trung Quốc nhưng thấp hơn nhiều so với các 
nước đang phát triển. 

Tỷ lệ mắc mới bàn chân là 0,75% bệnh nhân năm 
với 5 trường hợp loét bàn chân mới trên 662 bệnh 
nhân. Trong số này 4 trường hợp đã bị loét tái phát 
trong thời gian theo dõi (đã bị loét bàn chân vào lần 
đầu đến khám), chỉ có 1 trường hợp loét bàn chân ở 
bệnh nhân chưa từng bị loét bàn chân trước đó. Điều 
này cho thấy nguy cơ loét bàn chân tái phát là rất cao. 

Kiểm soát glucose máu đánh giá theo chỉ số 
HbA1c có liên quan rõ rệt với các biến chứng mạch 
máu nhỏ. Nhóm bệnh nhân có HbA1c trung bình tối 
ưu (<6,5%) trong 12 tháng có tỷ lệ mắc mới các biến 
chứng mạch máu nhỏ thấp hơn rõ rệt so với nhóm có 
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HbA1c không tối ưu (>6,5%). Tuy nhiên so số lượng 
ca mắc mới các biến chứng còn nhỏ nên sự khác biệt 
chỉ có ý nghĩa thống kê đối với tỷ lệ mắc mới bệnh 
võng mạc. 

Kiểm soát tốt huyết áp và lipid máu có liên quan 
rõ rệt chủ yếu với các biến chứng mạch máu lớn. Tuy 
nhiên, do thờ gian theo dõi chỉ có 12 tháng, số bệnh 
nhân có biến chứng nhỏ lên mối liên quan chỉ có ý 
nghĩa thống kê giữa huyết áp và biến chứng nặng về 
mạch máu lớn, mối liên quan với lipid máu ở mức ý 
nghĩa thống kê ranh giới. 

Glucose, huyết áp và lipid máu là các yếu tố nguy 
cơ của các biến chứng đái tháo đường đã được chứng 
minh trong các nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới như 
UKPDS. Mặt khác, cần nhận thấy rằng ngay cả ở 
những bệnh nhân có mức đường máu và HA được 
kiểm soát ở mức tối ưu thì các biến chứng vi mạch 
vẫn xả ra. Do vậy cần đạt được mức HbA1c gần với 
bình thường nhất có thể mà không gây tai biến hạ 
glucose máu nặng. 

Kết luận 
Các biến chứng ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có tỷ lệ 

cao, kể cả ở những bệnh nhân mới được chẩn đoán 
§T§.  

Các biến chứng ĐTĐ tiếp tục xuất hiện dù đã có 
cải thiện rõ rệt về glucose máu, HA và lipid máu. Có 
mối liên quan rõ rệt giữa kiểm soát glucose máu với 
biến chứng mạch máu nhỏ, và giữa kiểm soát HA, 
lipid với các biến chứng mạch máu lớn. 
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Sử dụng phương pháp đo áp lực trong sọ 

để theo dõi và điều trị chấn thương sọ não nặng 
 

Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên và cộng sự 
 
Tóm tắt 
Mục đích: đánh giá hiệu quả việc sử dụng phương 

pháp đo áp lực trong sọ để điều trị và theo dõi chấn 
thương sọ não nặng. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 
dựa vào 15 bệnh nhân chấn thương sọ não nặng đã 
được đo áp lực trong sọ tại Bệnh viện Việt Đức từ 
tháng 11/2008 tới tháng 5/2009. Tất cả 15 bệnh nhân 
đều được đo áp lực trong sọ tại Khoa Hồi sức hay 
phòng mổ. Bệnh nhân được theo dõi áp lực trong sọ 
liên tục nhờ hệ thống monitoring. Khi áp lực cao trên 
20mmHg thì điều chỉ điều trị, hay chụp lại cắt lớp, 
hoặc mổ. Hệ thống đo áp lực trong sọ được giữ tới khi 
áp lực trong sọ trở về bình thường. Đánh giá hiệu quả 
sử dụng dụng cụ đo áp lực trong sọ, biến chứng, nguy 
cơ của dụng cụ đo. 

Kết quả: Tổng số 15 bệnh nhân đã được áp dụng 
phương pháp theo dõi này: 10 nam và 5 nữ. Tuổi cao 
nhất 61 và thấp nhất 13. Tất cả 15 trường hợp đều đo 
được áp lực trong sọ, 5 trường hợp đo được áp lực tưới 
máu não. áp lực cao nhất là 45mmHg và thấp nhất 

khi đo là 16 mmHg. Hai bệnh nhân áp lực tăng cao 
được chụp cắt lớp vi tính và mổ. 3 bệnh nhân tử vong 
(20%) và sống 12 (80%). Cả 3 bệnh nhân tử vong 
đều có áp lực trong sọ cao hơn 40mmHg. Không có 
biến chứng nhiễm trùng, chảy máu hay biến chứng 
khác liên quan tới dụng cụ đo áp lực. 

Kết luận: 
Đo áp lực trong sọ để theo dõi và điều trị chấn 

thương sọ não nặng là phương pháp an toàn, hiệu 
quả. 

Từ khoá: đo áp lực trong sọ, chấn thương sọ não 
nặng. 

Summary 
Obective: Assesment of measurement of 

intracranial pressure in the treatment of severe head 
injury. 

Patients and methode: Prospective study with 15 
patients who were treated in the ICU of VietDuc 
Teaching Hospital from 11/2008 to 5/2009. All 15 
patients have had ICP minitoring. When ICP was ≥ 


